Trường Tiểu học Bình Dương                                              Nguyễn Thị Liên

TUẦN 5

                                                                     Ngày soạn: 14/9/2012






Ngày giảng: Thứ hai, ngày 17 tháng 9 năm 2012
Toán

 Tiết 21:  Luyện tập
1. Mục tiêu:  

-Biết số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không nhuận
- Chuyển đổi được đơn vị đo giữa  ngày, giờ, phút giây.

- Xác định được một năm cho trước thuộc thế kỉ nào.

2. Đồ dùng dạy học:

   - Sgk, Vbt.

   - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

5’

1’

7’

8’

5’

5’

4’

5’
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Chữa bài tập 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trực tiếp

2. Luyện tập:  

Bài tập 1. (tr.26)

- Gv hướng dẫn hs biết cách tính ngày của các tháng dựa vào nắm tay.

- Gv nhận xét, củng cố bài.  

Bài tập 2. ( tr 26)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

 - Gv hướng dẫn hs cách đổi các đơn vị đo thời gian. 

- Gv nhận xét, chốt lại kết quả đúng.   

Bài tập 3 (tr.26)
- Gv yêu cầu hs dựa vào năm đã cho 
· để tính thế kỉ tương ứng.

- Nhận xét, củng cố bài.

Bài tập 4 . (tr.26)

- Yêu cầu hs đọc kĩ đề bài, đổi các đơn vị đo rồi thực hiện tính hiệu 2 đơn vị đo thời gian.

- Gn nhận xét, củng cố bài.

Bài tập 5. (tr.26)

- Gv yêu cầu hs đổi các đơn vị đo khối lượng và xem đồng hồ.

- Gv quan sát, theo dõi hs để giúp đỡ các em khi cần.

- Gv củng cố bài.

3. Củng cố, dặn dò:

3 phút 41 giây = ... giây

7 giờ 34 phút = ... phút;

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs giơ 2 nắm tay lên thực hiện đếm.

- Báo cáo, nhận xét.

Đáp án:

a, Tháng có 30 ngày: 4, 6, 9.

b, Tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

c, Tháng 2 có 28 (29) ngày.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài tập.

- Báo cáo, nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

         3 ngày = 72 giờ;

3 giờ 10 phút = 190 phút;

2 phút 5 giây = 125 giây;

         4 phút 20 giây = 260 giây;

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs ghi câu trả lời vào Vbt.

- Báo cáo, nhận xét.

Đáp án:

a, ...  thuộc thế kỉ xviii.

b, ... năm 1380, thuộc thế kỉ Xiv

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài.

- 1 hs lên bảng làm bài

Bài giải:
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phút = 15 giây;   
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1

phút = 12 giây

Bình chạy nhanh hơn Nam số giây: 

15 - 12 = 3 (giây)

Đáp số: 3 giây

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Trao đổi với bạn bên cạnh.

- Đổi chéo bài kiểm tra, nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

a, 8 giờ 40 phút              b, 5008g;

- 2 học sinh trả lời.


=================================
Tập đọc

TiÕt 9: Những hạt thóc giống
1. Mục tiêu:

- Biết đọc với giọng, kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện.
- Hiểu ND: Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật. 
*Tích hợp KNS:      Xác định giá trị

                                 Tự nhận thức về bản thân

                                 Tư duy phê phán

* GDQTE: Quyền có sự riêng tư và được xét xử công bằng.
2. Đồ dùng dạy học:

 - Bảng phụ.

 - SGK
3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

 5’

2’

8’

15’

8’

2’


	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc thuộc những câu thơ em thích trong bài Tre Việt Nam và trả lời câu hỏi: Bài thơ có ý nghĩa gì ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trung thực là đức tính quí báu của con người ..

2.H​ướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a. Luyện đọc:

- Gv chia bài thành 4 đoạn.

- Gv kết hợp sửa sai cho hs.

- Gv đọc cả bài thơ.

b. Tìm hiểu bài:

- Đọc thầm toàn bài và trả lời: Nhà vua muốn chọn người như thế nào để nối ngôi ?

- Đọc thầm đoạn 1 để tìm hiểu: Nhà vua làm cách nào để chọn người trung thực ?

- Thóc đã luộc chín có nảy mầm được không ?

Gv tiểu kết chuyển ý

- Đọc thầm đoạn 2 để trả lời: Theo lệnh của nhà vua, chú bé Chôm đã làm gì và kết quả ra sao ?

- Đến kì nộp thóc mọi ngưòi làm gì ? Chôm làm gì ?

- Hành động của Chôm có gì khác người ?

- Đọc đoạn 3 để trả lời: Thái độ của mọi người như thế nào ?

- Nhà vua đã làm gì ?

Đại ý: Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật.

c. Đọc diễn cảm:

- Yêu cầu các em đọc nối tiếp đoạn.

- Gv đ​ưa bảng phụ:

“ Chôm lo lắng … của ta”.

- Gv đọc mẫu.

- Nhận xét, tuyên dư​ơng học sinh.

3. Củng cố, dặn dò:

- Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?

* GDQTE: Quyền có sự riêng tư và được xét xử công bằng.
-  Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 hs đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Học sinh đọc nối tiếp lần 1

- Hs đọc chú giải

- Hs đọc nối tiếp lần 2

- Học sinh đọc theo cặp

- 1 hs đọc cả bài

- Chọn người trung thực.

- Phát thóc và hứa ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi.

- Không, mà đó chỉ là mẹo kế của nhà vua.

Vua muốn tìm người trung thực

- Chôm đã gieo trồng, dốc công chăm sóc nhưng thóc không nảy mầm.

- Nô nức chở thóc, Chôm không có thóc.

- Chôm dám nói ra sự thật

- Ngạc nhiên, sợ hãi.

- Khen Chôm và nhường ngôi cho Chôm.

- 2 học sinh nhắc lại.

- Học sinh đọc nối tiếp bài.

- Học sinh nêu cách đọc các đoạn.

- Học sinh đọc thể hiện.

- Học sinh đọc trong nhóm.

- 2 học sinh thi đọc.

- Nhận xét, bổ sung.

- Trung thực là đức tính quí nhất của con người.




*****************************
chính tả
Tiết 5: Những hạt thóc giống
1. Mục tiêu:

- Nghe -viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ; biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật.
- Làm đúng BT 2 a/b hoặc bài tập chính tả phương ngữ  do GV soạn.
*  GDQTE: Quyền có sự riêng tư và được xét xử công bằng.
 2. Đồ dùng dạy học:

  - Sgk, Vbt.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

5’

2’

17’

6’

5’

5’
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Gv yêu cầu hs viết các từ ngữ sau: rạo rực, dìu dịu, gióng giả, gieo ca, giao hàng …

   Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trực tiếp

2. H​​ướng dẫn nghe viết:

- Tìm hiểu đoạn cần viết: Gv yêu cầu học sinh đọc đoạn:

“Lúc ấy … ông vua hiền minh”

- Nhà vua chọn người như thế nào để nối ngôi ?

- Vì sao người trung thực là người đáng quí 
- Gv nhận xét.

*  GDQTE: Quyền có sự riêng tư và được xét xử công bằng
- Gv hướng dẫn viết từ khó.

- Gv yêu cầu học sinh viết các từ ngữ: luộc kĩ, dõng dạc, truyền  ngôi, ...

- Gv nhận xét.

* Viết chính tả:

- Gv đọc chậm, rõ ràng cho học sinh viết.

- Gv đọc cho học sinh soát bài.

- Gv thu vở để chấm.

- Gv nhận xét chung.

3. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài tập 2:

- Gv tổ chức cho học sinh làm bài theo nhóm.

- Gv quan sát hướng dẫn các em còn lúng túng.

- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc, chốt lời giải đúng.

Bài tập 3a

- Gv yêu cầu học sinh làm bài.

- Gv hướng dẫn gợi ý học sinh cách làm.

- Gv chốt lời giải đúng.

C. Củng cố, dặn dò.

- Gv yêu cầu học sinh viết từ: cái kẻng, hoa sen, lồng đèn, kén tằm, lọn tóc..

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng viết.

- Lớp nhận xét,  bổ sung.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập.

- 1, 2 học sinh đọc đoạn văn cần viết.

- Lớp đọc thầm lại.

- Nhà vua chọn người trung thực để nối ngôi.

- Dám nói sự thật, không mang lợi ích riêng tư. Mọi người tin yêu kính trọng.

-  2 học sinh viết bảng.

- Lớp viết ra nháp.

- Lớp chữa bài, đọc lại các từ đó.

- Học sinh gấp sách giáo khoa, nghe viết bài.

- Học sinh đổi chéo bài soát lỗi.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh thi làm bài tiếp sức.

- 1 học sinh đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.

Đáp án:

- Lời giải, nộp bài, lần này, làm em, lâu nay, lòng thanh thản, làm bài, chen chân, len qua, leng keng, áo len.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh suy nghĩ tìm tên con vật.

- Lớp thống nhất, hoàn thiện bài làm.

Đáp án:

- Con nòng nọc.

- ếch nhái đẻ trứng dưới nước, trứng nở thành nòng nọc có đuôi bơi dưới nước. Lớn lên nòng nọc đứt đuôi nhảy lên sống trên cạn.

- 2 học sinh nối tiếp nêu.




=====================================
                              Ngày soạn: 15/9/2012






Ngày giảng: Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012
Toán

Tiết 22: Tìm số trung bình cộng

1. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

- Bước đầu tiên hiểu biết về số trung bình cộng của nhiều số
- Biết tìm số trung bình cộng của 2,3,4 số

2. Đồ dùng dạy học:

  - Sgk, Vbt.

  - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

5’

 1’

 6’

7’

5’

6’

5’

2’
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

 - Chữa bài tập 4. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trực tiếp

2. Cách tìm số trung bình cộng:

Bài toán 1: Can thứ nhất chứa 6 lít dầu, can thứ hai chứa 4 lít dầu. Hỏi trung bình mỗi can chứa bao nhiêu lít dầu ?

- Cả 2 can chứa bao nhiêu lít dầu ?

- Nếu rót đều vào 2 can thì mỗi can chứa 
bao nhiêu lít ?

* Gv: 5 là số trung bình cộng của 4 và 6. Trung bình mỗi can chứa 5 lít dầu.

- Muốn tìm trung bình cộng của 4 và 6 ta làm như thế nào ?

Bài toán 2: Sgk

- Gv lưu ý hs có thể làm gộp 2 phép tính.

- Muốn tính trung bình cộng của 3 số ta làm như thế nào ?

* Gv kết luận: Sgk

3. Thực hành:

Bài tập 1:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

- Gv củng cố bài.

Bài tập 2:

- Yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán.

Tóm tắt:

Giờ 1: 40 km

Giờ 2: 48 km

Giờ 3: 53 km

TB 1 giờ: … km ?

- Bài toán thuộc dạng toán gì ?

- Gv củng cố bài.

Bài tập 3:

- Tương tự như bài tập 2, 1 học sinh lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở bài tập.

- Gv nhận xét, củng cố.

C. Củng cố, dặn dò:

- Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào ?

-  Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng làm bài.

- 1, 2 học sinh đọc bài toán.

6 + 4 = 10 (lít)

10 : 2 = 5 (lít)

- Học sinh nhắc lại.

- Tính tổng 6 + 4 rồi lấy tổng chia cho 2.

- Học sinh đọc lại.

- 1 học sinh trình bày.

Trung bình mỗi lớp có số hsinh là:

(25 + 27 + 32) : 3 = 28 (học sinh)

- Tính tổng 3 số chia cho 3.

-  3 học sinh nhắc lại.

- 1 học sinh nêu yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm bài.

- Học sinh báo cáo, lớp nhận xét.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- 1 học sinh lên bảng tóm tắt.

- 1 học sinh lên làm bài tập, dưới lớp làm vào Vbt.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài giải:

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy số kilômét là:

(40 + 48 + 53) : 3 = 47 (km)

                       Đáp số: 47 km

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tóm tắt và tự giải.

Bài giải:

Trung bình mỗi lớp có số hsinh là:

(33 + 35 + 32 + 36) : 4 = 34 (hs)

                     Đáp số: 34 học sinh

- 2 học sinh trả lời.


===============================================
Luyện từ và câu

Tiết 9: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng
1. Mục tiêu: 

- Biết thêm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng )về chủ điểm Trung thực - Tự trọng; tìm được 1,2 từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực và đặt câu với một từ tìm được; nắm được nghĩa từ “tự trọng”
* GDQTE: Quyền giữ gìn bản sắc trung thực và tự trọng

2. Đồ dùng dạy học: 

   - Bảng phụ.

   - Vbt, Sgk, từ điển.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:   

	TG

 5’

 2’

8’

4’

7’

8’

5’


	Hoạt động của giáo viên

A . Kiểm tra bài cũ:

- Chữa bài tập 1, 2 tiết Luyện từ và câu trư​ớc.

-  Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb:  Trực tiếp

2. H​ướng dẫn làm bài tập:

Bài tập 1:

- Gv yêu cầu hs làm trong Vbt.

- Nếu hs còn lúng túng, gv gợi ý giúp các em hiểu.

- Gv nhận xét, chốt lời giải đúng.

Bài tập 2:

- Yêu cầu hs đặt câu với từ tìm đ​ược ở bài tập 1.

- Gv theo dõi, sửa sai cho hsinh.

- Gv đánh giá, nhận xét. 

Bài tập 3:

- Yêu cầu hs tìm đúng nghĩa của từ 

“tự trọng”, cho hs dùng từ điển.

- Gv nhận xét, củng cố bài.

Bài tập 4

- Có thể dùng những thành ngữ, tục ngữ nào d​ới đây để nói về tính trung 

thực hoặc về lòng tự trọng ?

- Yêu cầu hs đọc kĩ các câu tục ngữ cho sẵn.

C. Củng cố, dặn dò:

- Em thích nhất câu thành ngữ, tục ngữ nào ? 

* GDQTE: Quyền giữ gìn bản sắc trung thực và tự trọng
- Nhận xét tiết học.

- Vn học bài và làm bài.

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 hs trả lời miệng.

- Hs đổi chéo vở kiểm tra.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs trao đổi theo cặp

- Hs trình bày kết quả

- Hoàn thiện bài của mình.

Đáp án:

- Cùng nghĩa với trung thực: thẳng thắn, thẳng tính, ngay thật, chân thật, ...

- Trái nghĩa: dối trá, gian dối, gian xảo, gian lận, lừa dối,...

- 1 hs nêu yêu cầu bài

- Hs làm việc cá nhân

- Hs nối tiếp trình bày tr​ước lớp.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs suy nghĩ chọn nghĩa đúng của từ ‘‘tự trọng’’

- Hs đọc thầm lại cả phần từ và nghĩa.

- Nhận xét, bổ sung.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài.

-Hs trao đỏi thảo luận

- Nhận xét, bổ sung

Đáp án:

- Các thành ngữ a, b, d nói về lòng trung thực.

- Các thành ngữ b, e nói về lòng tự trọng.

- 2 học sinh trả lời.


                                                            Ngày soạn: 16/9/2012






Ngày giảng: Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2012
Toán

Tiết 23: Luyện tập
1. Mục tiêu:  Giúp học sinh củng cố:

- Tính được số trung bình cộng của nhiều số.
- Bước đầu biết giải bài toán về tìm số trung bình cộng.

  2. Đồ dùng dạy học:

   - SGK, VBT.

   - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

5’

1’

8’

8’

7’

6’

5’


	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:
 - Chữa bài tập 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trực tiếp

2. Luyện tập: 

Bài tập 1. (Tr.20)

- Gv yêu cầu học sinh nêu cách tìm trung bình cộng của nhiều số và tự làm bài.

- Gv củng cố bài.

Bài tập 2. (Tr.18)

- Gv yêu cầu học sinh nêu cách giải.

- Yêu cầu các em tự làm bài.

- Nhận xét, bổ sung.

- Gv củng cố bài.

Bài tập 3. (Tr.18)

- Chúng ta phải tính trung bình số đo chiều cao của mấy bạn ?

- Gv yêu cầu học sinh làm bài.

- Gv nhận xét, củng cố bài.   

Bài tập 4. (Tr.18)

- Gv yêu cầu hs lần lượt trả lời các câu hỏi nhằm tháo gỡ vấn đề:

+ Có mấy loại ô tô ?

+ Mỗi loại có mấy ô tô ? Mỗi loại chở được bao nhiêu tạ thực phẩm ?

+ Cả công ty chở được bao nhiêu tạ thực phẩm ?

+ Có bao nhiêu chiếc ô tô tham gia vận chuyển ?

+ Trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ thực phẩm ?

- Gv nhận xét, củng cố bài.

 C. Củng cố, dặn dò:

- Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Dưới lớp theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Học sinh lắng nghe.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh làm bài, đổi chéo bài kiểm tra.

Đáp án:

a, (96 + 121 + 143) : 3 = 120

b,(135 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm vào Vbt của mình.

- Nhận xét, bổ sung.

Bài giải:

Số dân tăng thêm của cả ba năm là:

96 + 82 + 71 = 249 (người)

Tb mỗi năm xã đó tăng thêm số người

249 : 3 = 83 (người)

                              Đáp số: 83 người

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Số đo chiều cao của 5 bạn.

- Học sinh tự làm bài tập.

- 1 học sinh lên bảng làm bài.

Bài giải:

Tổng số đo chiều cao của 5 bạn là:

138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Tbình số đo chiều cao của mỗi bạn là:

670 : 5 = 134 (cm)

                                  Đáp số: 134 cm

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên, sau đó tự làm bài vào Vbt của mình.

- Đổi chéo vở kiểm tra  bài bạn.

- Nhận xét, chữa bài nếu sai.

Bài giải:

Số tp 5 xe (mỗi xe chở 36 tạ) chở được là       36 x 5 = 180 (tạ)

Số tp 4 xe (mỗi xe chở 45 tạ) chở được  45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô tham gia chở tphẩm là:

4 + 5 = 9 (chiếc)

Trung bình mỗi xe ô tô chở được là:

360 : 9 = 40 (tạ)

Đổi 40 tạ= 4 tấn

                                     Đáp số: 4 tấn

- 2 học sinh trả lời.




===================================
Kể chuyện

Tiết 5: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1. Mục tiêu:

- Dựa vào gợi ý(SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về tính trung thực.

- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.
* GDQTE: Quyền giữ gìn bản sắc (bản sắc trung thực)
2. Đồ dùng dạy học:

   - Sách truyện đọc lớp 4.
   - Bảng phụ ghi dàn ý kể chuyện. Tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

 5’

 2’

 6’

15’

7’

5’


	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

 - Yêu cầu hs kể 1 - 2 đoạn của câu chuyện Một nhà thơ chân chính và nêu ý nghĩa câu chuyện ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Các em đã nghe, đã đọc nhiều truyện ca ngợi những người có lòng trung thực. Hôm nay chúng ta sẽ thi kể những câu chuyện với chủ đề đó.

2. Nội dung:

a, Hướng dẫn hs hiểu ycầu của đề bài.

Đề bài: Kể câu chuyện em đã nghe, đã đọc nói về những người có lòng trung thực.

- Gv: Chọn đúng một câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe về những người trung thực. Em nên chọn câu chuyện ngoài chương trình.

- Yêu cầu hs nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện mình kể.

b, Học sinh thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Yêu cầu hs đọc dàn ý bài kể chuyện.

* Kể chuyện trong nhóm:

- Yêu cầu hs kể trong nhóm của mình.

* Thi kể trước lớp:

- Yêu cầu những hs lên kể chuyện có trình độ tương đương.

* Yêu cầu hs đánh giá dựa vào các tiêu chí giáo viên đưa ra.

- Gv nhận xét, củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò.

- Nhân vật chính trong câu chuyện kể của em là ai, hãy nêu cảm nghĩ bản thân về người đó ?

* GDQTE: Quyền giữ gìn bản sắc (bản sắc trung thực)
- Nhận xét tiết học.

- Vn kể chuyện cho ngư​​​ời thân nghe.

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 1, 2 học sinh kể chuyện.

- Lớp nhận xét. 

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- 1 học sinh đọc đề bài.

- 2 học sinh đọc gợi ý 1, 2. Sgk

- Học sinh chú ý lắng nghe suy nghĩ chọn câu chuyện.

- Học sinh giới thiệu về câu chuyện mình sẽ kể.

- 1 học sinh đọc dàn ý kể chuyện.

- Từng nhóm hs kể chuyện, trao đổi 

về ý nghĩa câu chuyện.

- Đại diện hs lên thi kể.

- Lớp đánh giá, bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, trả lời câu hỏi đúng và hấp dẫn.

- 2, 3 học sinh trả lời.

- Lớp nhận xét.


_____________________________________________________

TẬP ĐỌC
Tiết 10: Gà Trống và Cáo

1. Mục tiêu:

- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bát với giọng vui, dí dỏm.
- Hiểu ý nghĩa: Khuyên con người hãy cảnh giác, thông minh như Gà Trống chớ tin những lời lẽ ngọt ngàocủa kẻ xấu như Cáo. (Trả lời các cau hỏi thuộc đuợc đoạn thơ khoảng 10 dòng)
* GDQTE: Khuyên con người hãy cảnh giác, thông minh như Gà Trống, chớ tin những lời lẽ ngọt ngào của kẻ xấu như Cáo.
2. Đồ dùng dạy học:

 - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	TG

 5’

2’

8’

15’

8’

5’
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs đọc bài: Những hạt thóc giống và trả lời câu hỏi:

+ Tại sao Chôm được nhà vua chọn là người nối ngôi ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Anh chàng Gà Trống trong bài là một nhân vật rất thông minh …

2. H​ướng dẫn luyện đọc - tìm hiểu bài

a. Luyện đọc:

- Gv yêu cầu học sinh đọc nối tiếp các khổ thơ.

- Gv kết hợp sửa sai cho hs.

- Thiệt hơn nghĩa là như thế nào ?

- Gv đọc diễn cảm cả bài thơ.

b. Tìm hiểu bài:

Đọc đoạn đầu để trả lời: Gà Trống đứng ở đâu ? Cáo đứng ở đâu ?

- Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống đất ?

- Tin tức Cáo thông báo là sự thật hay bịa đặt ?

Gv tiểu kết, chuyển ý

- Đọc thầm đoạn 2 để trả lời:

- Vì sao Gà Trống không tin lời Cáo ?

- Gà tung tin cặp chó săn đang tìm đến để làm gì ?

- Thái độ của cáo như thế nào khi hay tin ?

Gv tiểu kết, chuyển ý.

- Thấy Cáo chạy, Gà có thái độ như thế nào ?

- Gà thông minh ở điểm nào ?

- Nêu ý chính của bài ?

Đại ý: Khuyên con người hãy cảnh giác, thông minh trước những lời dụ dỗ ngọt ngào.

c. Đọc diễn cảm:

- Yêu cầu các em đọc nối tiếp các khổ thơ.

- Gv đư​a bảng phụ và đọc mẫu:

           “Cáo kia … tin này”.

- Nhận xét, tuyên dư​ơng học sinh.

C. Củng cố, dặn dò:

- Em có nhận xét gì về nhân vật Gà Trống và Cáo trong bài ?
* GDQTE: Khuyên con người hãy cảnh giác, thông minh như Gà Trống, chớ tin những lời lẽ ngọt ngào của kẻ xấu như Cáo.
- Vn học bài. Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 hs đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Học sinh đọc nối tiếp lần 1.

- Hs đọc chú giải

- Hs đọc nối tiếp lần 2

- Học sinh đọc theo cặp

- 1 hs đọc cả bài

- Gà Trống vắt vẻo trên cành, Cáo ở dưới gốc cây.

- Đon đả mời, báo tin mừng.

- Lừa để dụ Gà Trống xuống đất.

Cáo dụ Gà Trống

- Sau lời ngon ngọt là ý định xấu.

- Cáo rất sợ chó săn. Gà làm Cáo khiếp sợ lộ mưu gian.

- Cáo khiếp sợ bỏ chạy.

Cáo nhận bài học nhớ đời

- Khoái chí.

- Bóc trần mưu gian của Cáo mà vờ tin sau đó lại loan tin làm Cáo sợ hãi, bỏ chạy.

- 2 học sinh nhắc lại.

- Học sinh đọc nối tiếp bài.

- Học sinh nêu cách đọc từng khổ thơ.

- Học sinh lắng nghe, đọc thể hiện.

- Học sinh thi đọc.

- Nhẩm thuộc bài.

- Thi đọc trước lớp.

- 2 học sinh đọc bài.


                                                         Ngày soạn: 17/9/2012






Ngày giảng: Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2012
Toán

Tiết 24: Biểu đồ

1. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

- Bước đầu có hiểu biết về biểu đồ tranh.
- Biết đọc thông tin trên biểu đồ tranh.

2. Đồ dùng dạy học:

  - Sgk, Vbt.

  - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

5’

1’

15’

5’

5’

4’
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

 - Chữa bài tập 4. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trực tiếp

2. Làm quen với biểu đồ tranh vẽ:

- GV yêu cầu hs quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi:

+ Biểu đồ có tên là gì ?

+ Biểu đồ này có mấy cột ?

+ Cột bên trái cho biết gì ?

+ Cột bên phải cho biết gì ?

- Biểu đồ cho ta biết các em con của những gia đình nào ?

- Gia đình cô Mai có mấy con ? Là trai hay gái ?

- Gia đình cô Lan có mấy con ? Là con trai hay con gái ?

- Biểu đồ cho biết gì về các con của cô Hồng ?

- Em biết gì về gia đình của cô Đào và cô Cúc ?

- Hãy nêu lại những điều em biết về số con của 5 gia đình thông qua biểu đồ ?

- Những gia đình nào có một con gái ?

- Những gia đình nào có một con trai ?

3. Thực hành:

Bài tập 1 (Tr.20)

- Yêu cầu học sinh đọc biểu đồ rồi điền vào chỗ trống.

- Gv quan sát, theo dõi học sinh làm bài.

- Nhận xét, đánh giá. 

Bài tập 2 (Tr.21)

- Gv yêu cầu học sinh đọc biểu đồ.

- Gv theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài.

- Nhận xét, củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò:

- Em hãy nêu tác dụng của biểu đồ ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài.


	Hoạt động của học sinh

- 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Học sinh quan sát biểu đồ Sgk.

- Các con trong 5 gia đình.

- 2 cột.

- Bên trái ghi tên 5 gia đình.

- Bên phải cho biết số con trai, con gái trong mỗi gia đình.

- Gia đình cô Mai, cô Lan, cô Hồng, cô Đào, cô Cúc.

- Cô Mai có 2 con đều là gái.

- Cô Lan chỉ có một con trai.

…

- Học sinh nhắc lại những điều trên.

- Gia đình cô Hồng, cô Đào.

- Gia đình cô Lan, cô Đào.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm bài.

- Đổi chéo bài kiểm tra, nhận xét bổ sung.

Đáp số:

a, 1… gia đình cô Lan.

b, Cô Mai … cô Cúc

c, 1 và 1

d, … cô Hồng và cô Đào.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh quan sát đọc biểu đồ.

- Học sinh tự làm bài và chữa bài.

- 2 học sinh trả lời.




.......................................................................................

đạo đức

TiÕt 5: Biết bày tỏ ý kiến
1. Mục tiêu:  Củng cố cho hs:

   - Nhận thức được các em có quyền có ý kiến và trình bày ý kiến của mình.

   - Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong gia đình, nhà trường, lớp.

   - Biết tôn trọng ý kiến của người khác.

*Tích hợp KNS: - Kĩ năng trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học, lắng nghe người khác trình bày ý kiến, kiềm chế căm xúc,biết tôn trọng và thể hiện sự tự tin
 - Các phương pháp: Trình bày 1 phút, TL nhóm, Đóng vai,Nói cách khác
* GDQTE:+ Quyền được tham gia của trẻ em.

                  + Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

                 + Em trai em gái đều có quyền tham gia, bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên 
quan đến trẻ.
* GD SDNLTKVHQ:- Biết bày tỏ chia sẻ với mọi người xung quanh về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

-Vận động mọi người thực hiện sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
2. Đồ dùng dạy học:

   - Sgk, Vbt.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

 5’

2’

6’

8’

5’

5’

5’
	Hoạt động của giáo viên

A.  Kiểm tra bài cũ:

- Em sẽ làm gì khi gặp khó khăn trong học tập ?

Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Nêu mục đích yêu cầu tiết học

2. Nội dung:    

Hoạt động 1: Khởi động

Trò chơi: Diễn tả

- Cách chơi: Chia lớp thành 4 nhóm, giao cho mỗi nhóm 1 đồ dùng (vật, tranh). Lần lượt từng thành viên nêu nhận xét về đồ vật.

* Kết luận: Mỗi người có thể có ý kiến nhận xét khác nhau về cùng một sự vật.

Hoạt động 2: Thảo luận

- Gv chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một tình huống.

- Kĩ năng trình bày ý kiến ở gia đình và lớp học, 
-KN lắng nghe người khác trình bày ý kiến
- Gv nhận xét kết luận: Trong mọi tình huống ta nên nói rõ để mọi người xung quanh hiểu về khả năng nhu cầu, mong muốn, ý kiến của mình. Nếu ta không bày tỏ ý kiến, mọi người sẽ không hiểu và đưa ra những ý kiến không phù hợp với bản thân mình.

- Mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình.

+ Em trai em gái đều có quyền tham gia, bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên 
quan đến trẻ.
- Biết bày tỏ chia sẻ với mọi người xung quanh về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
* Ghi nhớ: Sgk

Hoạt động 3:  Làm bài tập 1

- Gv yêu cầu hs trao đổi theo cặp.

- Gv: Việc làm của Dung là đúng vì Dung đã biết bày tỏ ý kiến.

Hoạt động 4: Làm bài tập 2

· Gv qui định màu tấm bìa:
· Màu đỏ: Tán thành

Màu xanh: Phản đối

- Gv kết luận: a, b, c, d là đúng.

:+ Quyền được tham gia của trẻ em.
-Vận động mọi người thực hiện sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
C.  Củng cố, dặn dò.
 - Trẻ em có quyền gì trong những việc có liên quan đến bản thân ?

- Thái độ khi bày tỏ ý kiến thế nào ?

- Gv nhận xét tiết học.

- Vn học bài, làm bài đầy đủ.

 - Chuẩn bị bài sau.


	- 2 hs trả lời

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh nghe để biết cách chơi.

- Học sinh chơi theo nhóm.

- Học sinh về nhóm.

- Đọc câu hỏi 1, 2 trong Sgk.

- Học sinh thảo luận.

- Đại diện học sinh báo cáo.

- Lớp nhận xét.

- 2 học sinh đọc.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh đọc theo cặp.

- Học sinh trình bày.

- 1 học sinh nêu yêu cầu bài.

- Học sinh bày tỏ ý kiến bằng cách giơ thẻ màu.

- 2 học sinh trả lời.




..................................................................................................

Tập làm văn

Tiết 9: Viết thư - Kiểm tra viết

1. Mục tiêu: Giúp học sinh

 - Củng cố kĩ năng viết thư: Học sinh viết một lá thư thăm hỏi, chúc mừng, bày tỏ tình cảm chân thành, đúng thể thức (đủ cả 3 phần: đầu thư, phần chính, cuối thư).  

2. Đồ dùng dạy học:

 - Bảng phụ.

 - VBT

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	TG

 5’

1’

5’

25’

4’
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: 

- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

- Gv nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ làm bài kiểm tra viết thư để tiếp tục rèn luyện và củng cố kĩ năng viết thư …

2. Hướng dẫn tìm hiểu đề:

- Gv đặt câu hỏi:

+ Một bức thư gồm có mấy phần ? Đó là những phần nào ?

+ Nêu nội dung từng phần ?

- Gv yêu cầu học sinh báo cáo sự chuẩn bị của mình.

- Gv nhận xét.

- Gv yêu cầu học sinh đọc các phần gợi ý trong Sgk.

- Gv yêu cầu học sinh đọc thầm và lựa chọn 1 trong 4 đề để làm bài.

* Gv lưu ý học sinh:

- Lời kể trong thư cần chân thành thể hiện sự quan tâm đến người nhận thư.

- Viết thư xong cần cho vào phong bì, ghi ngoài phong bì tên người gửi, ghi địa chỉ người nhận.

3. Thực hành viết bài:

- Giáo viên dành thời gian cho học sinh 

làm bài.

- Gv theo dõi, nhắc nhở học sinh làm bài nghiêm túc.

5. Củng cố, dặn dò:

- Một lá thư hay cần đảm bảo những yêu cầu gì ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- Học sinh trình bày.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- 3 phần: mở đầu, phần chính, phần cuối thư.

- Học sinh báo cáo sự chuẩn bị của mình.

- 4 học sinh nối tiếp đọc.

- Lớp đọc chậm.

- Học sinh phát biểu về đề bài mình chọn viết.

- Học sinh viết thư.

- Học sinh viết bài.

- Học sinh cho thư vào phong bì, viết tên người gửi, địa chỉ người nhận.

- Lớp trưởng thu bài.

- 2 học sinh trả lời.


===========================================
                                                           Ngày soạn: 18/9/2012






Ngày giảng: Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2012
Toán

Tiết 25: Biểu đồ (tiếp)

I. Mục tiêu Giúp HS:
- Bước đầu biết về biểu đồ cột

- Biết đọc một số thông tin trên biểu đồ cột.

II. Đồ dùng dạy học

Biểu đồ cột về: “Số chuột bốn thôn đã diệt được”

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ:  (5 phút )

- HS chữa bài 3 SGK. 

 - GV nhận xét

B. Bài mới:  (30 phút )

1. Giới thiệu bài:  ( 1 phút )
Nêu mục tiêu.

2. Làm quen với biểu đồ cột:  (13 phút )
	- Gv treo biểu đồ “Số chuột bốn thôn đã diệt được”

- Cho HS trả lời các câu hỏi và phát hiện ý nghĩa của biểu đồ cột.

? Em hiểu gì về biểu đồ cột?
	- HS quan sát và nhận xét.

- Tên bốn thôn được nêu trên biểu đồ.

- ý nghĩa của mỗi cột trên biểu đồ.

- Cách đọc số liệu ghi trên các cột.

- Cột cao hơn biểu thị số chuột nhiều hơn


3. Thực hành:  (15 phút )

* Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

	- HS đọc yêu cầu.

? Bài yêu cầu gì?

? Để thực hiện được yêu cầu của bài em phải dựa vào đâu?

- HS làm cá nhân, hai HS lên bảng chữa bài.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Biểu đồ có bao nhiêu cột?

? Các cột biểu thị điều gì?

- Nhận xét chữa bài.

- Đổi chéo vở kiểm tra.
	a) Thôn….diệt được nhiều chuột nhất và thôn….diệt được ít chuột nhất.

b) Cả bốn thôn diệt được….con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được…..hơn thôn Đông….con chuột.

d) Có…..thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là các thôn:………


* GV chốt: HS biết cách quan sát và đọc các số liệu có trên bản đồ.

* Bài 2: Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng:

    (cây)



     


	
	


m tổng của các số đó.





































1. Giới thiệu bài:

phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lí?

ra kiến thức.

 trung du Bắc Bộ.

n thiết.

i xe đạp ra ®­
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- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, hai HS lên bảng chữa bài.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Biểu đồ biểu hiện điều gì?

- Nhận xét chữa bài.

- Một HS đọc, cả lớp soát bài.

* Gv chốt: HS biết đọc và xử lí các số liệu ghi trên biểu đồ.

4. Củng cố:   (3 phút )

- Nhận xét tiết học.Giao BTVN

Luyện từ và câu

Tiết 10: Danh từ
1. Mục tiêu: 

  - Hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).

  - Xác định được danh từ trong câu 

  - Biết đặt câu với danh từ.

2. Đồ dùng dạy học: 

  - Bảng phụ.

  - VBT, Sgk.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:   

	TG

 5’

 2’

15’

9’

5’

4’
	Hoạt động của giáo viên

A . Kiểm tra bài cũ:

- Tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ trung thực ?

-  Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb:  Trực tiếp

2. Nhận xét: 

Gv yêu cầu học sinh đọc mục nhận xét.

@ Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn văn sau ?

- Yêu cầu hs thảo luận theo cặp và tìm từ chỉ sự vật ?

- Gv dùng phấn màu gạch chân, nhận xét, chữa bài.

@ Xếp các từ em vừa tìm được vào nhóm thích hợp:

- Yêu cầu học sinh làm ra phiếu.

- Gv thống nhất kết quả đúng.

*Kết luận: Những từ chỉ sự vật (người, 

vật, hiện tượng) gọi là danh từ.

3. Ghi nhớ: Sgk

4. Luyện tập:

Bài tập 1:

- Yêu cầu học sinh thảo luận tìm danh 

từ chỉ khái niệm.

- Gv nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

- Tại sao “nước, nhà” không phải là danh từ chỉ khái niệm ?

Bài tập 2:

- Gv yêu cầu học sinh tự đặt câu.

- Gv đánh giá, nhận xét câu văn của học sinh.

C. Củng cố, dặn dò:

- Danh từ là gì, lấy ví dụ ?

- Nhận xét tiết học.

- VN học bài và làm bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.

- Hs đổi chéo vở kiểm tra.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

-

 Học sinh thảo luận cặp, suy nghĩ trả lời.

- Từ chỉ sự vật: truyện cổ, cuộc sống, tiếng xa, cơn, nắng, mưa, con sông, rặng, dừa, chân trời, mặt, ông cha.

- Học sinh làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm dán kết quả, lớp nhận xét.

Từ chỉ người: ông cha, cha ông.

Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời.

Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa.

.

- Học sinh lắng nghe.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh làm việc theo cặp.

- Học sinh trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

Danh từ chỉ khái niệm: điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm, cách mạng.

- Vì những sự vật này có thể nhìn thấy, sờ thấy.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh nối tiếp nhau đặt câu.

- Lớp nhận xét.

- 2 học sinh trả lời.


......................................................................................................

Tập Làm văn

Tiết 10: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

I. Mục tiêu

- Có hiểu biết ban đầu về đoạn văn kể chuyện.

- Biết vận dụng những hiểu biết đã có để tập tạo dựng một đoạn văn kể chuyện.

 -Có ý thức viết đúng ngữ pháp.

*HS2 : viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến  4câu.

II. Hoạt động dạy học

1. Giới thiệu bài: (1 phút )

2. Phần nhận xét: (10  phút )

* Bài 1, 2:

	- HS đọc yêu cầu bài tập 1, 2.

- HS đọc thầm truyện “ Những hạt thóc giống”. từng cặp trao đổi, làm bài trên phiếu học tập.

- Đại diện các nhóm trình bày.

? Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn?
	Những sự việc tạo thành cốt truyện là:

+ Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người trung thực để nối ngôi, nghĩ ra kế.

+ Sự việc 2: Chú bé Chôm dốc công chăm sóc nhưng thóc vẫn không nảy mầm.

+ Sự việc 3: Chôm dám tâu vua sự thật trước sự ngạc nhiên của mọi người.

+ Sự việc 4: Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực, dũng cảm; vua đã quyết định truyền ngôi cho Chôm.

- Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng.

- Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.


* Bài 3:

	- HS nêu cầu.

- HS làm cá nhân.

- Nêu nhận xét
	- Phần ghi nhớ SGK.


3. Phần ghi nhớ: (5 phút )

Ba HS đọc ghi nhớ.

4. Phần luyện tập:  (20 phút )

* Bài 1: 

	- HS đọc yêu cầu.

- Gv hướng dẫn HS nắm yêu cầu bài.

- Hs làm bài cá nhân.

- HS nối tiếp đọc bài làm.
	 - Đoạn 1, 2: hoàn chỉnh.

- Đoạn 3: thiếu phần thân đoạn.


5. Củng cố: (3 phút )

 -Nêu lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.Tuyên dương Hs có thức học bài tốt. 
.................................................................

Sinh hoạt lớp tuần 5

1.Lớp trưởng nhận xét tuần trước

2.Giáo viên bổ sung:

- Nề nếp: đi học đều, đúng giờ, cần phát huy.

- Học tập : Thực hiện tốt nề nếp truy bài đầu giờ.
- Học thuộc bài làm bài ở nhà đầy đủ,  bên cạnh  còn một số em chưa thuộc bài và làm bài ở nhà còn quên sách vở:…………………………………………………………….
- Thể dục – vệ sinh: TD còn chậm các động tác thể dục còn lúng túng chưa tập đúng động tác., VS sạch sẽ, gọn gàng. 
3. Phương pháp tuần tới
- tiếp tục duy trì mọi nền nếp học tập.

- Phát huy ưu điểm khắc phục mọi tồn tại ở tuần tới.

- Chuẩn bị bài  chu đáo và đồ dùng trước khi đến lớp.

- Thể dục - vệ sinh cần nhanh nhẹn và sạch sẽ hơn nữa.

4. Học ATGT bài 2.
Bài 2: Vạch kẻ đường ,cọc tiêu và rào chắn
     I. Mục tiêu :

        + HS hiểu ý nghĩa ,tác dụng của vạch kẻ đường,cọc tiêu và rào chắn giao thông .

       + HS nhận biết được các loại vạch kẻ đường,cọc tiêu và rào chắn giao thông và xác định đúng nơi có vạch kẻ đường,cọc tiêu và rào chắn.Biết thực hành đúng quy định .

       + Khi đi đường có ý thức chú ý quan sát đến mọi tín hiệu TG .Tuân theo luật và đi đúng phần đường quy định của ATGT.

     II .Chuẩn bị : Tranh ảnh về vạch kẻ đường,cọc tiêu và rào chắn giao thông đường bộ .

     III. Các hoạt động chính :

	Hoạt  động của thầy
	Hoạt động của trò

	  1. Hoạt động 1: Ôn bài cũ  và giới thiệubài mới.

Trò chơi 1:"Hộp thư chạy "

 GV : giới thiệu trò chơi ,cách chơi và điều khiển cuộc chơi .

Có một tập phong bì trong đó có lệnh truyền đi cho các trạm giao thông .

HS hát khi có lệnh "dừng "tất cả phải dừng hát HS rút chọn một bì và đọc tên của biển báo .Cuộc chơi tiếp tụcđến hết tập phong bì .

Trò chơi 2: Đi tìm biển báo hiệu giao thông 

 GV treo một số tranh biển báo hiệu  lên bảng 

 - Em đã nhìn thấy biển báo hiệu đó thì phải thực hiện theo lệnh hay chỉ dẫn như thế nào ?  

- Em có biết ý nghĩa của biển báo không ?

  GV: tuyên dương 

2. Hoạt động 2 : Tìm hiểu vạch kẻ đường 

GV: lần lượt nêu các câu hỏi cho HS nhớ lại và trả lời :

-Những ai đã nhìn thấy vạch kẻ trên đường ?

- Em hãy mô tả các loại vạch kẻ trên đường em đã nhìn thấy (màu sắc , vị trí , hình dạng )

-Em cho biết người ta kẻ những vạch trên đường để làm gì ?

- Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào ?

GV : Giải thích các dạng vạch kẻ , ý nghĩa một số vạch kẻ biểu thị những điều cấm người đi đường phải chấp hành theo điều cấm mà biển báo đã báo .

 - Căn cứ hình vẽ bên trong em có thể biết nội dung cấm của biển là gì ?-

 3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về cọc tiêu ,hàng rào chắn 

Cọc tiêu :

 GV: đưa tranh cọc tiêu trên đường  GV nêu tác dụng của cọc tiêu 

Chia lớp thành 4 nhóm 

Rào chắn :tương tự gv giới thiệu như cọc tiêu .

 Treo những biển báo  .

 Yêu cầu : Hs quan  sát và và nhớ biển báo tên là gì ?

V. Củng cố : Gv tóm tắt  rút ra ghi nhớ :SGK

 -GV nhận xét kết quả tiết học .

 Dặn dò Hs : Đi đường thực hiện theo biển ,thấy có biển báo mới không biết nội dung ghi lại ,đến lớp cùng thảo luận . 

 
	- HS tham gia chơi trò chơi thử rồi chơi chính thức vui vẻ 

-HS  chia làm 4 nhóm tổ trả lời 

-Lớp nhận xét

- HS miêu tả theo sự quan sát của mình .

-Để phân làn đường ,làn xe , hướng đi ,vị trí dừng lại  

-.Vạch đi bộ qua đường ,vạch dừng xe ,vạch giới hạn cho xe thô sơ ,vạch liền ,vạch đứt đoạn ,vạch phân chia làn đường cho các loại xe ,mũi tên chỉ hướng đi của xe 

- hs trả lời  

-Hs thảo luận  nhóm nêu lên tác dụng của biển cọc tiêu trên đường lên gắn biển với tên biển báo hiệu ,nói ý nghĩa tác dụng của biển báo đó .

- Lớp nhận xét bổ sung và nhắc lại 

 -HS nhắc lại ghi nhớ :bài học      


Nhận xét- ký duyệt của tổ chuyên môn
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